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Trong các dạng được nêu, loại “B” và “S” được coi 
là ác tính do mạch vành bị ép giữa các mạch máu lớn 
(loại B) và các lớp cơ tim (loại S), vì vậy có nguy cơ đột 
tử do thiếu máu cơ tim khi thực hiện các hoạt động thể 
lực. Loại “A” và “S” được coi như lành tính. 

R-I và L-I là hai type hiếm gặp nhất nhưng là type 
lành tính trên lâm sàng. Type II và III có tiên lượng kém 
hơn với khoảng 59% số BN tử vong trước 30 tuổi, 
thường lá trong khi hoạt động gắng sức hoặc ngay sau 
đó. Hiện chưa có sự nhất trí trong việc làm thế nào để 
kiểm soát các type MĐMV. Nhóm I (R-I, L-I) thường chỉ 
điều trị nội khoa. Phẫu thuật có thể được nghĩ tới với 
nhóm II và III trong trường hợp có thiếu máu cơ tim có 
hoặc không kèm xơ vữa. 

Kết luận 
CLVT 64 là một kỹ thuật không can thiệp, đáng tin 

cậy để phát hiện các bất thường bẩm sinh ĐMV. 
MĐMV là bất thường bẩm sinh rất hiếm gặp. Qua giới 
thiệu hai trường hợp MĐMV đơn thuần trên bệnh 
nhân có triệu chứng đau ngực không ổn định, không 
thấy kèm theo các dấu hiệu hẹp ĐMV hoặc các bất 
thường khác. Phối hợp với các tài liệu tham khảo 
nhóm bệnh lý này cho thấy giá trị tạo ảnh ĐMV nhưng 

cũng cần lưu ý đến phân loại và sự phối hợp với các 
bệnh lý bẩm sinh khác.  
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THEO DÕI SỰ NHẠY, KHÁNG HÓA CHẤT CỦA AN. EPIROTICUS  

TẠI MỘT SỐ ĐIỂM MIỀN TÂY NAM BỘ  
 

Trần Nguyên Hùng, Lê Thành Đồng và CS  
Viện Sốt rét - KST - CT TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt 
Nghiên cứu giám sát sự nhạy, kháng hóa chất của 

An.epiroticus trong nhiều năm liền tại một số điểm 
thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ. Kết quả cho thấy 
An.epiroticus từ tăng sức chịu đựng đến kháng hóa 
chất thuộc nhóm pyrethroid, tỷ lệ muỗi tiếp xúc chết tại 
điểm giám sát ở Cà Mau đối với Alphacypermethrin là 
100% (2002), 70% (2003), 60% (2007), 84% (2009), 
Lambdacyhalothrin là 69% (2003), 55% (2003), 24% 
(2007), 90% (2010), DDT 90%, 100% (2003); tỉnh Bạc 
Liêu: Alphacypermethrin 46% (2002), 
Lambdacyhalothrin 34% (2002), Permethrin 38% 
(2002), Deltamethrin 53,92% (2002), Etofenprox 
50,27% (2002), Cyfluthrin 100% (2001), DDT 100% 
(2002); tỉnh Sóc Trăng: Lambdacyhalothrin 71%-87% 
(2010), Etofenprox 88% (2010); tỉnh Long An: 
Alphacypermethrin 56% (2010), Lambdacyhalothrin 
75% (2010), Permethrin 91% (2010), Deltamethrin 
81% (2010), Etofenprox 60% (2010); tỉnh Bến Tre: 
Alphacypermethrin 48% (2006), Lambdacyhalothrin 
85%-95% (2006), Propoxur 94% (2006), DDT 94% 
(2006). 

Từ khóa: kháng hóa chất, An.epiroticus. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
An. epiroticus (An. sundaicus) đã được xác định là 

véc tơ truyền bệnh sốt rét (1910) ở Việt Nam; Loài 
Anopheles này cũng đã được xác định là véc tơ truyền 

bệnh sốt rét ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. An. 
sundaicus có môi trường phân bố rộng từ ấn Độ đến 
các nước thuộc Đông Nam châu á như Malaysia, Thái 
Lan, Indonesia và Trung Quốc. Bên cạnh những 
nghiên cứu về phân loại, phân bố, các nghiên cứu về 
biện pháp phòng chống các loài véc tơ này cũng đã 
được tiến hành. 

Đa số An.sundaicus phân bố ở vùng nước lợ. 
Lượng NaCl thích hợp nhất cho sự phát triển của bọ 
gậy khoảng 7g/lít. Hiện nay, trong chiến lược sử dụng 
hóa chất phòng chống véc tơ sốt rét là nhóm 
pyrethroid thế hệ II như Lambdacyhalothrin, 
Alphacypermethrin. Việc theo dõi sự nhạy kháng của 
An. epiroticus với các loại hóa chất trên có ý nghĩa 
quan trọng cho định hướng sử dụng hóa chất. Xuất 
phát từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi tién hành 
nghiên cứu đề tài “Theo dõi sự nhạy, kháng hóa chất 
của An. Epiroticus tại một số điểm miền Tây Nam Bộ”. 

Mục tiêu  
Xác định mức độ nhạy cảm của An. epiroticus với 

các hóa chất sử dụng trong chương trình phòng chống 
sốt rét quốc gia. 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm. 
- Tỉnh Cà Mau: huyện Đầm Dơi, Cái Nước 
- Tỉnh Bạc Liêu: huyện Đông Hải 
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- Tỉnh Bến Tre: huyện Bình Đại 
- Tỉnh Long An: huyện Cần Đước  
- Tỉnh Sóc Trăng: huyện Vĩnh Châu. 
2. Thời gian: Từ năm 2002 đến 2011. 
3. Đối tượng nghiên cứu. 
2.3.1 Muỗi: An. epiroticus: Muỗi thử được bắt tại địa 

phương bằng các phương pháp mồi người, soi muỗi trú 
đậu, soi chuồng gia súc. Muỗi cái no nước đường, 
không bị xây xát. 

2.3.2 Hóa chất: Alphacypermethrin 30mg/m2, 
Permethrin 0,75%, Lambdacyhalothrin 0,05%, 
Deltamethrin 0,05%, Etofenprox 0,5%, Propoxur 0,1%, 
DDT 4%. 

4. Phương pháp nghiên cứu. 
- Thử nhạy cảm: Thử nhạy cảm của loài muỗi 

Anopheles đối với hoá chất bằng biện pháp sinh học 
của WHO. Muỗi thử được cho vào ống thử từ 20 đến 25 
con có giấy tẩm hoá chất và tối thiểu 1 ống đối chứng 
(muỗi thử tối thiểu 100 con). Thời gian tiếp xúc 60 phút. 
Sau đó chuyển qua ống nghỉ, cho hút nước đường 
glucose 10%, giữ và theo dõi sau 24 giờ. Đánh giá kết 
quả theo thang đánh giá của WHO: 

+ Tỷ lệ muỗi tiếp xúc chết từ 98 - 100%: Muỗi còn 
nhạy cảm với hóa chất. 

+ Tỷ lệ muỗi tiếp xúc chết từ 80 - 97%: Muỗi có khả 
năng kháng với hóa chất, cần kiểm tra lại. 

+ Tỷ lệ muỗi tiếp xúc chết dưới 80%: muỗi kháng 
hóa chất. 

Ghi chú: Điều chỉnh kết quả bằng công thức Abbott 
khi tỷ lệ muỗi đối chứng chết từ 5 - 20%. Hủy kết quả 
nếu tỷ lệ muỗi đối chứng chết trên 20%. 

- Giấy thử nhạy cảm theo tiêu chuẩn của WHO. 
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
1. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 

epiroticus tại tỉnh Cà Mau. 
Bảng 1. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 

epiroticus tại các huyện Cái Nước, Đầm Dơi tỉnh Cà 
Mau 
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2002 Huyện Cái Nước 100%    

2003 
Huyện Cái Nước 70% 69,13% 68,33% 90% 
Huyện Đầm Dơi 67,92% 55,55% 50,9% 100% 

2007 Huyện Cái Nước 60% 24%   
2009 Huyện Cái Nước 84%    
2010 Huyện Cái Nước  90%   
2011 Huyện Cái Nước 97% 93% 82%  
Nhận xét: Kết quả thử sinh học cho thấy mức độ 

nhạy cảm của muỗi An. epiroticus tại các huyện Cái 
Nước, Đầm Dơi tỉnh Cà Mau đã tăng sức chịu đựng, có 
khả năng kháng với hóa chất Alphacypermethrin 
30mg/m2, Lambdacyhalothrin 0,05%, Permethrin 
0,75%, DDT 4%. 

 

2. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 
epiroticus tại tỉnh Bạc Liêu 

Bảng 2. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 
epiroticus tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu 
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2001      100%  
2002 46% 34,15% 38% 53,9% 50,3%  100% 
Nhận xét: Kết quả thử sinh học cho thấy mức độ 

nhạy cảm của muỗi An. epiroticus tại huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu đã kháng với hóa chất 
Alphacypermethrin 30mg/m2, Lambdacyhalothrin 
0,05%, Permethrin 0,75%, Deltamethrin 0,05%, 
Etofenprox 0,05%; vẫn còn nhạy cảm với DDT 4%. 

3. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 
epiroticus tại tỉnh Sóc Trăng 

Bảng 3. KQ thử nhạy cảm của muỗi An. epiroticus 
tại huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng 
Thời gian Lambdacyhalothrin 0,05% Etofenprox 0,05% 

2010 
71%  
87% 88% 

Nhận xét: Kết quả thử sinh học cho thấy mức độ 
nhạy cảm của muỗi An. epiroticus tại huyện Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng có khả năng kháng với hóa chất 
Lambdacyhalothrin 0,05%, và Etofenprox 0,05%. 

4. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 
epiroticus tại tỉnh Long An 

Bảng 4. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 
epiroticus tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An 
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Nhận xét: Kết quả thử sinh học cho thấy mức độ 

nhạy cảm của muỗi An. epiroticus tại huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An có khả năng kháng với hóa chất 
Permethrin 0,75%, Deltamethrin 0,05%; và đã kháng 
với hóa chất Alphacypermethrin 30mg/m2, 
Lambdacyhalothrin 0,05%, Etofenprox 0,05%. 

5. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 
epiroticus tại tỉnh Bến Tre 

Bảng 5. Kết quả thử nhạy cảm của muỗi An. 
epiroticus tại huyện Bình Đại, Bến Tre 
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Nhận xét: Kết quả thử sinh học cho thấy mức độ 
nhạy cảm của muỗi An. epiroticus tại huyện Bình Đại, 
tỉnh Bến Tre có khả năng kháng với hóa chất 
Lambdacyhalothrin 0,05%, Propoxur, DDT 4%; và đã 
kháng với hóa chất Alphacypermethrin 30mg/m2.  

KẾT LUẬN 
1. Muỗi An. epiroticus đã tăng sức chịu đựng và 

kháng với hóa chất thuộc nhóm pyrethroid sử dụng 
trong chương trình phòng chống sốt rét. 

2. Mức độ tăng sức chịu đựng và kháng hóa 
chất của muỗi An. epiroticus khác nhau giữa các 
hóa chất: 

- Đối với nhóm pyrethroid, kháng xảy ra ở các điểm 
nước lợ, ven biển  

- Đối với DDT, ở huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; 
huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau còn nhạy, ở huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau; huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre tăng 
sức chịu đựng.  

- Đối với Etofenprox ở các điểm khảo sát đều trở 
nên kháng. 

- Đối với Propoxur chỉ khảo sát ở một điểm thuộc 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thì cũng đã tăng sức chịu 
đựng. 

- Đối với Cyfluthrin chỉ khảo sát ở một điểm thuộc 
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu vẫn còn nhạy. 

ĐỀ NGHỊ 
1. Việc sử dụng thường xuyên một loại hóa chất 

trong phòng chống vec tơ dẫn đến muỗi An. epiroticus 
tăng sức chịu đựng và kháng với hóa chất đó. Không 
nên sử dụng một hóa chất thường xuyên dẫn đến sự 
tăng sức chịu đựng và kháng đối với An. epiroticus ở 
khu vực. 

2. Nghiên cứu tương tự thêm ở các địa phương khác 
để tổng hợp, đánh giá và lập bản đồ phân bố sự đáp 
ứng của véc tơ truyền bệnh đối với từng loại hóa chất. 

3. Nghiên cứu thử nghiệm các hóa chất mới để có 
thể đề xuất chiến lược sử dụng hóa chất phù hợp.  

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Nguyễn Thị Bé, Lê Thanh Thảo, Bùi ánh Sáng & 

CTV (2006-2008). Xác định mức nhạy cảm của véc tơ sốt 
rét với một số hóa chất diệt côn trùng tại các điểm nghiên 
cứu cố định Việt nam. (Công trình khoa học. Báo cáo tại 
hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 38. Nhà xuất bản 
y học Hà Nội, 2011, tr 279) 

2. Vũ Đức Chính, Hồ Đình Trung, Wim Van Bortel & 
CTV (2008-2009). Hiệu lực phòng chống Anopheles 
epiroticus kháng hóa chất diệt côn trùng của màn 
permanet 2.0 và 3.0 ở một xã ven biển khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long. (Công trình khoa học. Báo cáo tại hội 
nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 38. Nhà xuất bản y 
học Hà Nội, 2001, tr 324) 

3. Hồ Đình Trung, Vũ Đức Chính (2003-2010). Thực 
trạng độ nhạy cảm của muỗi truyền sốt rét với hóa chất 
diệt côn trùng ở Việt Nam. (Công trình khoa học. Báo cáo 
tại hội nghị ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 38. Nhà xuất 
bản y học Hà Nội, 2001, tr 267). 

4. Wim Van Bortel, Hồ Đình Trung, Lê Khánh Thuận 
(2003-2005). Thực trạng kháng hóa chất diệt côn trùng 
của véc tơ sốt rét ở Đông Nam á. (Malaria journal 2008, 
7:102).  

5. Chistian Verschueren (2006). Tại sao quản lý tính 
kháng hóa chất diệt côn trùng một cách hiệu quả lại quan 
trọng? (bản dịch). Tạp chí phòng chống bệnh sốt rét và 
các bệnh ký sinh trùng, số 2/năm 2008. 

6. WHO/CDS/CPC/MAL/98.6, (1998), Tecniques to 
detect insecticide resistance mechanism. 

 
TÁC DỤNG CỦA PANACRIN LÊN MỘT SỐ HỘI CHỨNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN  

Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY ĐIỀU TRỊ HÓA CHẤT 
 

Tạ Văn Bình, Trần Anh Toàn 

Đại học Y Hà Nội 
tóm tắt 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, 

nhãn mở, có nhóm chứng, trên 60 bệnh nhân ung thư 
dạ dày giai đoạn IIIA, IIIB, IV đã phẫu thuật điều trị triệt 
căn (nhóm chứng hóa trị liệu, nhóm nghiên cứu phối 
hợp panacrin và hoá trị liệu) nhằm đánh giá tác dụng 
của panacrin lên một số hội chứng theo y học cổ 
truyền của bệnh cho thấy: phối hợp panacrin và hoá trị 
liệu có tác dụng cải thiện tỷ lệ bệnh nhân có hội chứng 
theo y học cổ truyền ở mức độ tốt, trung bình ở nhóm 
nghiên cứu cao hơn nhóm chứng. 

Từ khóa: ung thư dạ dày, panacrin. 
summary 
Subject: 60 patients with gastric cancer stage IIIA, 

IIIB, IV had surgery.  
Method: Clinical research, randomized, open, 

placebo-controlled (the chemotherapy group, the 
research team used panacrin and chemotherapy).  

Objective: To evaluate the effect of panacrin on 
some traditional medicine syndrome in the patients 
with gastric cancer chemotherapy.  

Result: coordination panacrin and chemotherapy to 
improve the proportion of patients with the syndrome 
by traditional medicine at a good level, average level in 
the study group than the control group. 

Keywords: Panacrin, gastric cancer, 
chemotherapy, traditional medicine. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư dạ dày là bệnh ung thư phổ biến đứng thứ 

2 trên thế giới sau ung thư phổi. Trên thế giới ước tính 
khoảng 755.000 ca mới mắc mỗi năm [5]. Tỷ lệ mắc 
bệnh cao nhất ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc [2]. 
Việt Nam cũng là nước mắc ung thư dạ dày cao. ở Việt 
Nam, ung thư dạ dày cao đứng thứ hai trong các bệnh 
ung thư ở nam giới sau ung thư phổi và đứng thứ 3 ở 
nữ giới sau ung thư vú và tử cung [1].  


